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NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chương trình hành động phát triển

văn hóa xã hội giai đoạn 2007 - 2010 trên địa bàn huyện


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHÚ

KHÓA IV - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 164/TTr-UBND ngày 03/7/2007 của UBND huyện; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu tại tổ và kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số: 164/TTr-UBND ngày 03/7/2007 của UBND huyện về phát triển văn hóa xã hội giai đoạn 2007 - 2010 trên địa bàn huyện (có Tờ trình kèm theo).

Điều 2. Giao UBND huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp tại kỳ họp, căn cứ các quy định của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa hoàn chỉnh Chương trình và tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện có bổ sung thêm các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo cho việc thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả cao. Hàng năm có đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của HĐND huyện. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện chức năng giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này được HĐND huyện Tân Phú khóa IV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/7/2007. 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua./.






                                CHỦ TỊCH







                            Lê Đình Thảo       
 ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HUYỆN TÂN PHÚ                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Số: 164/TTr-UBND                                           Tân Phú, ngày 03  tháng 7  năm 2007

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị thông qua chương trình hành động thực hiện

phát triển văn hóa xã hội giai đoạn 2007 - 2010 trên địa bàn huyện


Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Phú lần thứ IV, UBND huyện Tân Phú xây dựng chương trình hành động phát triển văn hóa xã hội giai đoạn 2007 - 2010.

Chương trình hành động về phát triển văn hóa xã hội giai đoạn 2007 - 2010 do phòng Văn hóa TT-TT, phòng Y tế, UB.Dân số Gia đình và Trẻ em tham mưu, UBND huyện đã tổ chức họp thành viên UBND huyện xem xét thông qua.

UBND huyện lập Tờ trình, đề nghị HĐND huyện xem xét, phê duyệt Chương trình hành động số: 04/CTr-UBND ngày 26/6/2007 về phát triển văn hóa xã hội giai đoạn 2007 - 2010, gồm các mục tiêu chính sau:

1. Về phát triển Văn hóa TT-TT: 

-Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và kết luận hội nghị BCH-TW 10 (Khóa IX) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, khu, ấp văn hóa. Tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa, bài trừ các loại văn hóa độc hại, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh văn hóa. Nâng cao chất lượng tuyên truyền cổ động; đẩy mạnh các hoạt động rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

- Đến năm 2010 hệ thống truyền thanh cơ sở được phủ sóng từ 90% đến 95%; xây dựng hoàn thành Trung tâm Văn hóa - TDTT của huyện; 100% các xã, thị trấn có Nhà Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao; phấn đấu 90% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 85-90% khu, ấp được công nhận ấp khu văn hóa và xây dựng 2 xã văn hóa.

2. Về Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Khống chế không để dịch lớn xảy ra; phấn đấu đến năm 2010, 100% các xã có bác sỹ phục vụ tại chỗ; tiêm chủng mở rộng đạt từ 98% trở lên; xây dựng được 18/18 xã - thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em xuống còn 15%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 85% trở lên.
3. Dân số gia đình và trẻ em: 
Nâng cao hiệu quả các dịch vụ chăm sóc bảo vệ bà mẹ và trẻ em; thực hiện tốt chương trình KHHGĐ, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1,2%; tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 10%; thực hiện chương trình phòng chống tội phạm, chống 

buôn bán phụ nữ, trẻ em và phòng chống ma túy giai đoạn 2007 - 2010; thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng chống bạo lực trong gia đình, phòng chống sự xâm nhập của tệ nạn xã hội vào gia đình giai đoạn 2007 - 2010. Xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững.
Kính mong Hội đồng nhân dân huyện xem xét, phê duyệt tại kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2004 - 2009./.
                                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN






              CHỦ TỊCH
                                                                                       Nguyễn Hồng Minh

    ỦY BAN NHÂN DÂN 
                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      HUYỆN TÂN PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



        Số: 04/CTr-UBND                                Tân Phú, ngày 26 tháng 6 năm 2007

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Về phát triển văn hóa - xã hội giai đoạn 2007 - 2010

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Phú lần thứ IV về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006 - 2010, UBND huyện Tân Phú xây dựng chương trình hành động về phát triển văn hóa xã hội giai đoạn 2007 - 2010, gồm các lĩnh vực văn hóa thông tin - thể thao, y tế, dân số gia đình và trẻ em, cụ thể như sau:

I. THỰC TRẠNG:

1. Lĩnh vực Văn hóa Thông tin - Thể thao:

Khi hình thành huyện Tân Phú (7/1991) trên địa bàn toàn huyện hầu như chưa có một thiết chế văn hóa nào dù là ở cấp xã, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động thông tin tuyên truyền, hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng theo yêu cầu sinh hoạt vui chơi giải trí và sáng tạo các giá trị nghệ thuật trong nhân dân.  

Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, huyện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền hoạt VHVN – TDTT ngày càng phát triển. Trung tâm văn hóa thể thao và thư viện huyện đang xây dựng. Đến nay toàn huyện đã có 9/18 xã, thị trấn được xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao đi vào hoạt động đã mang lại nhiều kết quả đáng phấn khởi; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhân dân địa phương trong các dịp lễ, kỷ niệm hàng năm có chiều hướng phát triển. Bên cạnh đó công tác thư viện ở các xã, thị trấn được quan tâm đầu tư của lãnh đạo địa phương, hiện có 14/18 xã có điểm Bưu điện văn hóa hoạt động đạt hiệu quả, vừa là nơi đọc sách báo của nhân dân địa phương nên đã phần nào đáp ứng nhu cầu đọc của bạn đọc địa phương. 

Hệ thống truyền thanh cơ sở ngày càng hoàn thiện và được nâng cấp tạo thuận lợi cho công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Song vẫn còn nhiều hạn chế như: Số lượng cán bộ nhân viên của các Trung tâm VH - TT ở các xã, thị trấn chưa đủ, trình độ chuyên môn chưa cao, việc bố trí cán bộ ở một số địa phương chưa phù hợp; cán bộ được đào tạo chuyên ngành văn hóa không được bố trí làm công tác văn hóa; đội ngũ cán bộ làm công tác VHTT - TT ở các xã, thị trấn thường xuyên thay đổi; kinh phí cấp cho các Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã không đủ và kịp thời tổ chức các hoạt động VHVN - TDTT cho nên cũng ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động VHVN - TDTT của địa phương.

Phát huy các cơ sở vật chất đã được đầu tư xây dựng, phòng VHTT-TT đã tổ chức tốt các mặt hoạt động như: Thông tin tuyên truyền - cổ động, văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, cuộc vận động TDĐKXDĐSVH, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã đáp ứng được phần nào nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa tinh thần của nhân dân vùng sâu vùng xa cũng như ở khu vực trung tâm huyện; tổ chức từ 50 - 60 buổi biểu diễn tuyên truyền thông tin lưu động, 5 - 7 buổi liên hoan, hội thi, hội diễn cấp huyện, từ 80 - 100 buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ quần chúng từ huyện đến cơ sở. 

Về hoạt động thể dục thể thao: Tổ chức được trên 17 giải thi đấu thể thao tại huyện với các môn như: Bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, chạy việt dã, thể dục dưỡng sinh, cờ tướng, bơi lội, các trò chơi dân gian và các môn: Võ cổ truyền, teawondo, karate. Đồng thời đã tổ chức và tham gia tốt các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ, các giải thể dục thể thao do tỉnh tổ chức cũng như các huyện giáp ranh. 

2. Về Y tế:

Từ 2000 - 2006 công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, cải thiện đáng kể, mạng lưới y tế từ huyện đến xã được củng cố và từng bước phát triển. Đội ngũ y, bác sỹ bước đầu đã đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, 145/145 khu ấp có nhân viên y tế tham gia công tác y tế cộng đồng; Hiện nay 18 xã, thị trấn của huyện đều đã có trạm y tế phục vụ công tác khám điều trị cho nhân dân tại địa phương.

Công tác phòng bệnh được triển khai có hiệu quả, các loại bệnh như: Sốt xuất huyết, SARS, dịch cúm gia cầm H5N1 được chủ động phòng chống, bảo đảm không có dịch lớn xảy ra trên địa bàn.

Xây dựng được 09/18 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Các chương trình y tế Quốc gia thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra như: Chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt tỷ lệ tiêm trên 95%; phòng chống sốt rét đạt 3 mục tiêu của chương trình, tỷ lệ mắc bệnh sốt rét giảm trên 20% hàng năm, không có tử vong xảy ra; tỷ lệ mắc bệnh bướu cổ trẻ em từ 8-12 tuổi còn 3,6% (chỉ tiêu 10%).

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đã được chú trọng, bước đầu thực hiện có hiệu quả góp phần làm chuyển biến nhận thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh trong các khâu sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhằm hạn chế tối đa nguy cơ ngộ độc thực phẩm, phòng chống các bệnh lây lan qua đường thực phẩm.

Hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân từ huyện đến xã được đầu tư và nâng cấp từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trong huyện; đặc biệt công tác khám chữa bệnh cho người có bảo hiểm y tế và người nghèo được quan tâm; công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 90% trong nhiều năm qua.

Những mặt hạn chế: 

- Số cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao còn thiếu, toàn huyện mới có 8/18 trạm y tế  xã có bác sỹ phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân;

- Cơ sở trạm y tế của một số xã, thị trấn có dấu hiệu xuống cấp, trang thiết bị phục vụ hoạt động y tế, số y sỹ, bác sỹ có trình độ chuyên môn cao còn thiếu nhiều, công tác đào tạo cán bộ y tế chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng cao trong việc khám và điều trị bệnh.

- Cơ cấu mô hình bệnh tật thay đổi, một số dịch bệnh mới xuất hiện, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhân dân. Ý thức của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe chưa được nâng cao.

3. Về Dân số Gia đình & Trẻ em: 
Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và KHHGÑ có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai đạt trên 75%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1,4% tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm còn 19.7% (chỉ tiêu < 20%). 

Những mặt hạn chế: 

Ý thức của người dân về thực hiện KHHGĐ chưa cao, tỷ lệ gia đình sinh con thứ 3 trở lên còn nhiều; tình trạng bạo hành trong gia đình, tai nạn, thương tích ở trẻ em vẫn còn xảy ra. 

II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và kết luận hội nghị BCH-TW 10 (Khóa IX) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, khu, ấp văn hóa. Tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa, bài trừ các loại văn hóa độc hại, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh văn hóa. Nâng cao chất lượng tuyên truyền cổ động; đẩy mạnh các hoạt động rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại.

- Giảm tỷ lệ mắc bệnh tật và tử vong, phát triển hệ thống chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân phấn đấu để mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu; nâng cao ý thức tự giữ gìn sức khỏe trong nhân dân. 

- Đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ nhằm đạt mức sinh thay thế, tiến tới ổn định quy mô dân số. Từng bước củng cố và xây dựng gia đình ít con (mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chỉ có từ 01 đến 02 con) để có điều kiện chăm sóc tốt và xây dựng gia đình hạnh phúc. Tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, đặc biệt trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngăn chặn kịp thời các hành vi ngược đãi, vi phạm nhân phẩm đối với trẻ em. Nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, bảo đảm cơ cấu dân số và phân 

bổ dân cư hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.   

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Lĩnh vực Văn hóa Thông tin - Thể thao: 

- Về công tác quản lý Nhà nước: 

Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên ngành nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong tình hình hiện nay. Hàng năm mở từ 2 đến 3 lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành cho cán bộ huyện đến cơ sở. Công tác đào tạo cán bộ cấp huyện trình độ đại học, cao đẳng: 70%; trình độ trung cấp: 30%. Cấp xã, thị trấn: Phấn đấu trình độ đại học, cao đẳng: 40%, trình độ trung cấp: 60%.

Tăng cường công tác thanh kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa. Với nhiều biện pháp hữu hiệu trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng có liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đồng thời tiến hành rà soát quy hoạch phù hợp từng loại hình hoạt động tránh phát sinh tiêu cực, góp phần tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn huyện.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính tránh phiền hà cho nhân dân.

- Thông tin lưu động: 

Tăng cường công tác tuyên truyền cổ động về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng các hình thức như kẻ vẽ panô, apphích, cắt dán băng rôn, khẩu hiệu, phát hành băng casseette, trưng bày hình ảnh mang tính thời sự về các ngày lễ lớn, kỷ niệm, truyền thông chiến dịch… 

Hoàn thành 03 cụm panô tuyên truyền trước UBND huyện, ở đầu huyện (cây số 123) và cuối huyện (cây số 142). Quy hoạch cụm panô tuyên truyền tại các khu tập trung dân cư, các xã, thị trấn đều có trạm thông tin cơ sở, xây dựng 1 đến 2 cụm panô. Đến năm 2010 hệ thống truyền thanh cơ sở được phủ sóng từ 90% đến 95% trên địa bàn dân cư, mỗi xã, thị trấn có 1 đội xung kích tuyên truyền. 

Xây dựng 100% đội thông tin lưu động (TTLĐ) ở các xã, thị trấn được trang bị những phương tiện cần thiết để thường xuyên hoạt động tại cơ sở.

- Hoạt động văn hóa nghệ thuật (VHVN) - TDTT:

Đến năm 2010 hoàn thiện Trung tâm Văn hóa - Trung tâm TDTT của huyện. Xây dựng 01 đội văn nghệ quần chúng ở cấp huyện và 18 xã, thị trấn đều có đội văn nghệ quần chúng kịp thời tổ chức các chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân trong dịp lễ và nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Dàn dựng nhiều chương trình mới, tổ chức phục vụ quần chúng nhân dân trong chương trình đưa văn hóa về cơ sở. Tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ - TDTT vào các dịp lễ kỷ niệm, chiến dịch… Tham gia các hoạt động 

VHVN - TDTT do tỉnh tổ chức. Hàng năm phối hợp các  cơ quan ban ngành liên quan tổ chức các hoạt động VHVN - TDTT, chú trọng phong trào văn hóa văn nghệ - TDTT cấp cơ sở, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ trong các công tác tổ chức cũng như quản lý về lĩnh vực VHTT - TDTT cho các xã, thị trấn... Phấn đấu đến năm 2010 có 100% các xã, thị trấn có nhà văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và các thiết chế văn hóa khác. 18/18 xã thị trấn thành lập các câu lạc bộ (CLB) văn nghệ - TDTT như CLB đờn ca tài tử, CLB dưỡng sinh, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, các môn điền kinh... xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên và huấn luyện viên các môn thể thao có kinh nghiệm về nghiệp vụ TDTT.

Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”: Tổ chức các hoạt động TDTT trên toàn huyện và tham gia các giải do tỉnh tổ chức. Phấn đấu đến 2010 các xã, thị trấn đều có sân bóng đá sân lớn hoặc sân bóng đá mini và vận động toàn dân tham gia tích cực luyện tập TDTT thường xuyên đạt từ 25% trở lên.

- Thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH - gia đình văn hóa (GĐVH):

+ Xây dựng ấp, khu phố văn hóa: Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động TDĐKXDĐSVH mà trong đó cụ thể là xây dựng ấp, khu phố văn hóa. Xây dựng xã văn hóa, xã thị trấn phù hợp với trẻ em. Thực hiện đăng ký 100% xây dựng ấp, khu phố văn hóa đạt tỷ lệ 85-90% khu ấp được công nhận ấp khu văn hóa và phấn đấu xây dựng từ 1 đến 2 xã văn hóa và xây dựng 02 xã phù hợp với trẻ em.

+ Xây dựng xã, thị trấn làm tốt công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy, tiếp tục đăng ký xây dựng các xã còn lại, phấn đấu đạt 100% xã, thị trấn làm tốt công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy.

+ Xây dựng cơ quan đơn vị có đời sống văn hóa tốt: Tổ chức cho các đơn vị cơ quan, lực lượng vũ trang và trụ sở UBND các xã, thị trấn các trường học đăng ký 100% đơn vị xây dựng công sở có đời sống văn hóa tốt.

+ Xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH): Tiếp tục vận động tổ chức triển khai đăng ký xây dựng GĐVH đạt 100% và số gia đình đạt chuẩn GĐVH đạt từ 90% trở lên.

+ Phát huy sáng kiến trong lao động học tập: Tổ chức nhiều hội thi về phát huy nhiều sáng kiến trong lao động và học tập trên toàn huyện và tham gia các hội thi do tỉnh tổ chức.

+ Xây dựng gương người tốt việc tốt điển hình tiên tiến: Tiếp tục vận động và biểu dương những gương người tốt việc tốt trên toàn huyện, qua đó đề nghị các cấp có thẩm quyền tổ chức khen thưởng kịp thời.

- Hoạt động thư viện: 

+ Xây dựng vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trong toàn huyện. Phương thức hoạt động phong phú đa dạng, thực hiện phương châm “Sách đi tìm người”, đảm bảo thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo thói quen đọc sách báo cho mọi người dân và thư viện thực sự trở thành cơ quan giáo dục ngoài 

nhà trường; đáp ứng nhu cầu thông tin trong mọi lĩnh vực hoạt động về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội trong đời sống của con người.

+ Góp phần nâng cao dân trí, trình độ nhận thức cho nhân dân, định hướng hành vi đạo đức, giá trị thẩm mỹ cho con người trong thời kỳ đất nước phát triển, hội nhập với thế giới; đồng thời giáo dục mọi người giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; phấn đấu đến 2010 đạt 3 - 4 đầu sách/người dân.

- Hoạt động bảo tồn bảo tàng:
Với đặc điểm Tân Phú là huyện miền núi mới được chia tách từ năm 1991, nhiều thành phần dân tộc và tôn giáo nên đã tạo ra sự đa dạng về văn hóa. Hệ thống di tích phổ thông trên địa bàn huyện theo thống kê cuối năm 2006 là 155 di tích, trong đó bao gồm: Chùa, tịnh thất, nhà thờ, bia tưởng niệm, đền thờ, đền thánh, tuy nhiên chưa có di tích nào được xếp hạng.

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết TW 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Mục tiêu chung của ngành VHTT huyện là làm cho quần chúng nhân dân hiểu được giá trị của các di tích lịch sử, di tích văn hóa, từ đó tạo ra ý thức tự giác của nhân dân trong việc bảo vệ, gìn giữ các di tích. Đẩy mạnh công tác sưu tầm các hiện vật phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện để bổ sung vào phòng trưng bày truyền thống nhà văn hóa các dân tộc xã Tà Lài. Nghiên cứu sưu tầm văn hóa của dân tộc Hoa trên địa bàn huyện.

- Hoạt động XHH về VHTT - TDTT:

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa lĩnh vực VHTT - TDTT. Phấn đấu 20% trong tổng kinh phí của Nhà nước do tổ chức và cá nhân trong nhân dân đóng góp với phương châm “Lấy nguồn lực của nhân dân phục vụ nhân dân”.
2.2. Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân:

- Khống chế không để dịch lớn xảy ra, giảm tỷ lệ tử vong.

- Đến năm 2010: 100% các xã có bác sỹ phục vụ tại chỗ.

- Các mục tiêu Chương trình y tế Quốc gia đạt kế hoạch được giao và nâng cao hiệu quả như: Tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 1 tuổi đạt > 98% hàng năm; Khống chế bệnh sởi...

- Phấn đấu đến năm 2010 xây dựng được 18/18 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em xuống còn 15%; 

- Nâng tỷ lệ hộ dân được sử dụng nguồn nước sạch đạt trên 85%; 

2.3. Dân số gia đình và trẻ em:
- Nâng cao hiệu quả các dịch vụ chăm sóc bảo vệ bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình góp phần giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn dưới 1,2%.

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn dưới 10%.
- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 17%.

- Đẩy mạnh thực hiện chương trình phòng chống tội phạm, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em và phòng chống ma túy giai đoạn 2007 - 2010.

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng chống bạo lực trong gia đình, phòng chống sự xâm nhập của tệ nạn xã hội vào gia đình giai đoạn 2007 - 2010. Xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Lĩnh vực VHTT - TT:

Để đạt hiệu quả cao cần nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng và cấp ủy đối với lĩnh vực văn hóa. Tập trung tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn rằng: “Văn hóa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội”. Từ đó mới phát huy sức mạnh của toàn Đảng bộ và nhân dân huyện chăm lo xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa xã hội phù hợp với giai đoạn hiện nay.

- Công tác quản lý Nhà nước:
- Tăng cường hoạt động thanh kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện, tập trung kiểm tra có trọng điểm, diện rộng những hoạt động kinh doanh văn hóa dễ phát sinh tệ nạn xã hội như: Ma túy, mại dâm... Kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý việc tàng trữ, sử dụng truyền bá và lưu hành các loại văn hóa phẩm độc hại. Tiếp tục thực hiện Nghị định 87/CP ngày 12/12/1995, 88/CP ngày 14/12/1995 của Chính phủ và các quy định khác của Nhà nước trên lĩnh vực hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa.

- Việc tổ chức bộ máy nhân sự về lâu dài cần tuyển dụng cán bộ có trình độ đại học chuyên ngành văn hóa để tạo nguồn và bổ sung cho ngành văn hóa. Có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng tại chỗ và cử tham gia học tập nghiệp vụ về văn hóa thông tin - thể thao cho cán bộ làm công tác văn hóa thông tin cơ sở năng nổ, nhiệt tình với phong trào, có ý thức trách nhiệm. Coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ văn hóa là người dân tộc ở các xã có đông đồng bào dân tộc. 

- Công tác thông tin cổ động:

Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thông tin cổ động và truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Hàng năm tiến hành tổ chức Hội thi giữa các đội TTLĐ trong huyện nhằm tạo điều kiện cho các đội có dịp giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để không ngừng bổ sung hoàn thiện đáp ứng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Phát huy chức năng của đội TTLĐ của huyện làm nòng cốt cho phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng trong huyện.
- Công tác văn hóa văn nghệ - TDTT:

+ Mở rộng phong trào và nâng cao tính tư tưởng, giá trị nghệ thuật của các hoạt động văn nghệ quần chúng, thường xuyên tổ chức hội diễn, liên hoan văn 

nghệ quần chúng kết hợp với tổ chức và quản lý tốt các hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu thưởng thức văn hóa - văn nghệ của nhân dân.

+ Tăng cường giao lưu văn hóa - văn nghệ - TDTT giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài huyện để giới thiệu tiềm năng của địa phương, đồng thời học tập, tiếp thu những nét hay, nét đẹp của đơn vị bạn.

+ Hàng năm tổ chức 2- 3 cuộc triển lãm ảnh về Đảng, Bác Hồ, về thành tựu trên các lĩnh vực KT - VH - XH của Đảng bộ và nhân dân huyện.

+ Phối hợp Đội chiếu bóng tổ chức các đợt chiếu phim phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc khó khăn.

+ Chỉ đạo hỗ trợ các CLB Thể dục thể thao hoạt động tốt là nguồn lực để thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong toàn huyện, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
- Thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH:

+ Thực hiện tốt 5 nội dung và 7 chương trình của phong trào đã đề ra, kết hợp lồng ghép với các chương trình khác như: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, XĐGN, nhân đạo từ thiện, uống nước nhớ nguồn, chống mù chữ, phổ cập giáo dục, chương trình DS-KHHGĐ, chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm...

+ Ban Chỉ đạo TDĐKXDĐSVH cấp huyện và cơ sở cần quán triệt đường lối lãnh đạo của Đảng nhất là cấp ủy cơ sở và Chi bộ ở khu, ấp có sự thống nhất đồng bộ, cần kiện toàn BCĐ và Ban Vận động ở khu, ấp. Xác định cuộc vận động TDĐKXDĐSVH là cuộc vận động có ý nghĩa chính trị của toàn Đảng, toàn dân tích cực hưởng ứng thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH sâu rộng trong quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức như: Kẻ vẽ panô, cắt dán băng rôn, khẩu hiệu, phát thanh trên các hệ thống loa đài. Lấy Đảng viên và Đoàn viên thanh niên làm nòng cốt thực hiện các phong trào của cuộc vận động.
- Đối với hoạt động thư viện:

+ Hàng năm tiến hành tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động của các thư viện, phòng đọc sách, điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn huyện từ đó có kế hoạch bổ sung, luân chuyển sách báo cho phù hợp với từng địa bàn, đồng thời xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ phụ trách công tác thư viện tại cơ sở, nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các thư viện, thu hút đông đảo bạn đọc trong tầng lớp nhân dân. 

+ Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc sử dụng vốn tài liệu Thư viện, tổ chức các hình thức phục vụ như: Hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện thông qua việc luân chuyển sách báo xuống các thư viện, phòng đọc sách cơ sở, các điểm Bưu điện Văn hóa xã, tủ sách pháp luật và các mô hình thư viện mang tính chất công cộng khác.

+ Xây dựng vốn tài liệu mang tính chất tổng hợp phù hợp với  trình độ, nhu cầu của nhân dân, với đặc điểm và yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

+ Thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền giới thiệu sách, báo để thu hút người đọc đến sử dụng vốn tài liệu thư viện; tổ chức các đợt tuyên truyền vận động đọc sách, báo; xây dựng phong trào và hình thành thói quen đọc sách, báo trong nhân dân địa phương.

+ Từng bước triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của thư viện.

- Công tác bảo tồn bảo tàng:

+ Tích cực đi thực tế các vùng dân tộc để nghiên cứu, sưu tầm các hiện vật văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

+ Thường xuyên vận động nhân dân tích cực bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp tại các di tích. Tuyệt đối cấm các hình thức trá hình lợi dụng tuyên truyền mê tín dị đoan.

+ Hàng năm tại di tích Đền Hùng, Ban Trị sự, UBND xã phối hợp với phòng VHTT-TT tổ chức lễ hội nhân ngày Giỗ tổ 10/3 trên tinh thần chung Nhà nước và nhân dân cùng làm.

- Đối với công tác XHH về VHTT-TT:

Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa - thể thao để xây dựng thiết chế văn hóa. Huy động các nguồn lực, khuyến khích, tạo điều kiện thông thoáng cho nhân dân đầu tư, đóng góp cùng với Nhà nước xây dựng các công trình văn hóa thể thao.

Thực hiện Nghị định 73/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 04/TT-UB.TDTT đối với cơ sở thể dục thể thao ngoài công lập. Đồng thời ra sức vận động mọi tổ chức xã hội, các đơn vị kinh tế và mạnh thường quân tài trợ cho các hoạt động phong trào văn hóa thể thao ở cơ sở.

2. Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân:

- Công tác kiện toàn tổ chức và phát triển nhân lực:

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện mạng lưới y tế trong toàn huyện trên các lĩnh vực: Quản lý y tế, y tế dự phòng, khám chữa bệnh. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các trạm y tế và phòng khám khu vực liên xã, đặc biệt tại  các xã vùng sâu, vùng xa.
Bảo đảm đủ số löợng cán bộ y tế theo đầu dân phục vụ, phấn đấu đến năm 2010 đạt trung bình 3,5 bác sỹ/10.000 dân (Quốc gia là 4,5 bác sỹ). Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ y tế còn thiếu như bác sỹ, cán bộ y học dân tộc cổ truyền, nhân viên y tế thôn ấp đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và 

truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng. Cần có sự quan tâm và có chính sách  chế độ trợ giúp đào tạo, chế độ thu hút cho cán bộ y tế phục vụ tuyến xã, đặc biệt có chế độ đãi ngộ hợp lý đối với y bác sỹ tình nguyện phục vụ lâu dài ở các xã vùng sâu, vùng xa. Tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chính trị,  quản lý, trình độ chuyên cho cán bộ y tế để đáp ứng được yêu cầu phát triển của hoạt động y tế ở địa phương như: Đaåy mạnh việc học taäâp sau đại học, (thạc sỹ, chuyên khoa I, chuyên khoa II), cử nhân điều dưỡng…

- Củng cố và phát triển mạng lưới y tế cơ sở:

Tiếp tục củng cố mạng lưới y tế cơ sở nhằm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đảm bảo 100% số xã có trạm y tế được xây dựng kiên cố, sữa chữa nâng cấp thuận lợi cho nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Đảm bảo 100% các xã có bác sỹ phục vụ tại  trạm y tế xã, thành lập các tổ y dược học cổ truyền tại các trạm y tế, củng cố phát triển vườn cây thuốc nam mẫu tại xã, vận động việc chữa bệnh không dùng thuốc như: Châm cứu, bấm huyệt… Triển khai các giải pháp lồng ghép các chương trình chăm sóc sức khỏe tại địa phương, nâng cao năng lực điều hành chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa vào cộng đồng. UBND các xã, thị trấn xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể phấn đấu củng cố và xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế, đến năm 2010 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế. 

- Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng:

Tiếp tục thực hiện các mục tiêu chương trình y tế Quốc gia, thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm; thực hiện 3 mục tiêu của döïï án phòng chống soát rét: Hàng năm giảm trên 10% số người mắc bệnh soát rét, khoáng chế không để xảy ra dịch, không để tử vong do soát rét. Tiến tới giảm tỷ lệ mắc bệnh lao, tỷ leäï bướu cổ ở trẻ em 8 - 12 tuổi xuống dưới 2% và phấn đấu thanh toán tình trạng rối loạn thiếu hụt ioát; thanh toán bệnh phong từ nay cho đến năm 2010; Tiếp tục duy trì tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ 7 loại vaécxin đạt trên 98%, nâng cao hiệu quả tiêm chủng; Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn 15% vào năm 2010. Giảm tỷ lệ bệnh soát xuất huyết hàng năm, tăng cường các biện pháp diệt lăng quăng, diệt  muỗi dựa vào cộng đồng.

Chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh không để dịch lớn xảy ra, củng cố hệ thống báo cáo dịch kịp thời chính xác, tăng cường giám sát dịch tại các địa phương, UBND xã-thị trấn phối hợp các cấp có trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp, cung cấp nguồn lực, huy động các ban ngành đoàn thể và nhân dân tham gia phòng chống dịch khi có dịch bệnh xảy ra.

Tăng cường vận động nhân dân sử dụng nước sạch và thực hiện vệ sinh môi trường trong cộng đồng, phấn đấu đến năm 2010 tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt trên 85%; Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh đạt trên 80%; Tỷ lệ gia đình xử lý rác đúng quy định đạt trên 70%.

Tham gia tích cực trong việc phòng chống tai nạn và thương tích, nhất là tai nạn giao thông, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, xây dựng các phương án đề phòng và khắc phục nhanh chóng hậu quả khi có thiên tai lũ lụt xảy ra.

Đẩy mạnh công tác phòng chống HIV/AIDS trong nhân dân, nâng cao ý thức tự bảo vệ qua truyền thông giáo dục hiểu biết về mối nguy hiểm của đại dịch HIV/AIDS.  

Tăng cường quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, có kế hoạch thanh tra kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thường xuyên, nghiên cứu chủ động giám sát tình hình ô nhiễm thực phẩm để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Phối hợp triển khai mạnh mẽ chương trình sức khỏe sinh sản, thực hiện tốt các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, góp phần giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn dưới 1% vào năm 2010, thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em như: Phòng chống suy dinh dưỡng, nha học đường, phòng chống tiêu chảy, nhiễm khuẩn hô hấp cấp, giun sán.

- Hoạt động khám chữa bệnh:

Đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh từ  tuyến huyện đến tuyến xã. Nâng cao hiệu quả hoạt động y tế tuyến xã đáp ứng được yêu cầu khám và điều trị các bệnh thông thường tại các trạm y tế xã. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho người có bảo hiểm y tế, thực hiện bảo hiểm y tế tồn dân, người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. 

Kiến nghị Sở Y tế đầu tư nâng cấp bệnh viện huyện để đảm bảo nhu cầu phục vụ nhân dân trong thời gian tới, nâng tổng số giường bệnh lên 100 giường, từ năm 2007 đến năm 2010, có đầy đủ các chuyên khoa cơ bản. Tổ chức triển khai thực hiện các quy chế bệnh viện, cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh, bảo đảm các điều kiện cơ bản phục vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh. Phấn đấu đạt công suất giường bệnh hàng năm đạt trên 85%; Bình quân số lần khám chữa bệnh tại trạm đạt từ 0,6 laàn/người/ năm; tỷ lệ bệnh nhân được khám và điều trị hợp lý tại trạm y tế đạt từ 80% trở lên.   
Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ y tế, cải tiến chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Thường xuyên giáo dục cán bộ y tế thấm nhuần và thực hiện tốt 12 điều y đức, nâng cao tinh thần phục vụ người bệnh, đồng thời 

kiên quyết đấu tranh loại bỏ các hiện tượng tiêu cực tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Hồn thiện hệ thống tổ chức và quản lý y dược học cổ truyền. Phòng Y tế tăng cường công tác quản lý Nhà nước về y học cổ truyền. 

Củng cố và phát triển các vườn thuốc nam tại các cơ sở khám chữõa bệnh (bệnh viện, phòng khám khu vực, trạm y tế) theo mẫu quy định của Bộ Y tế. Thành lập các tổ chẩn trị tại các trạm y tế đạt 100% đến năm 2010.

Thực hiện chỉ tiêu khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tại tuyến huyện, xã đạt 20-40% hàng năm trên tổng số bệnh nhân được khám và điều trị.     

- Thuốc và trang thiết bị:

Tiếp tục triển khai thực hiện “Chính sách Quốc gia về thuốc” với mục tiêu cơ bản cung ứng thường xuyên và đủ thuốc có chất lượng đến người dân, thực hiện sử dụng thuốc an toàn hợp lý. Xây dựng và hoàn thiện quy hoạch điểm bán lẻ thuốc trên địa bàn huyện theo quy định của Bộ Y tế. Trạm y tế có tủ thuốc trạm y tế và đầy đủ thuốc thiết yếu theo quy định, luôn có cơ số thuốc cấp cứu và thuốc chống sốc. 

Củng cố và kiện toàn công tác quản lý Nhà nước về dược phẩm, mỹ phẩm trên địa bàn huyện. Xây dựng danh mục thuốc phù hợp với nhu cầu điều trị tại tuyến cơ sở, khuyến khích sử dụng các loại thuốc được sản xuất trong nước.

Về thiết bị y tế đến năm 2010, phấn đấu đảm bảo tất cả các cơ sở y tế  được trang bị đủ thiết bị y tế theo danh mục tiêu chuẩn của Bộ Y tế, và được cung cấp đầy đủ vật tư và dụng cụ thông thường.

- Xã hội hóa về công tác y tế: 

Thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 15/5/2005 của Chính phủ về: “Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao”. Củng cố Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu tuyến huyện, tuyến xã  thực hiện phối hợp liên ngành trong các hoạt động y tế và hoạt động liên quan tới sức khỏe cộng đồng. Phối hợp các cấp, các ngành, các đoàn thể và xã hội trong công tác truyền thông giáo dục sức khỏe. Sử dụng các biện pháp và hình thức truyền thông phù hợp cho mọi đối tượng khác nhau, để mọi tầng lớp nhân dân và các tổ chức quần chuùmg tự nguyện tham gia và đóng góp sức lực vào việc bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình và cho cộng đồng. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện các tiêu chí về sức khỏe, xây dựng làng sức khỏe theo 

chỉ đạo của Bộ Y tế, xây dựng nếp sống văn minh, từng bước xóa các thói quen có hại cho sức khỏe.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về y tế: 

Điều hành quản lý Nhà nước về y tế bằng pháp luật, tăng cường thanh tra kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách Nhà nước trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nâng cao kiến thức quản lý Nhà nước và kiến thức về pháp luật cho cán bộ, nhân viên ngành y tế.

Thực hiện đầy đủ chức năng quản lý Nhà nước đối với việc xét duyệt và kiểm tra mọi hoạt động hành nghề y tế tư nhân và VSATTP trên ñịa bàn huyện. Thường xuyên tổ chức kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động hành nghề y tế tư nhân, nhằm phát huy tính tích cực đồng thời hạn chế tối đa các mặt tiêu cực trong các dịch vụ khám chữa bệnh tư nhân. Đồng thời phối hợp thanh kiểm tra VSAT thực phẩm các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh các mặt hàng ăn uống nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng chủđđộng, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Kiên quyết xử phạt nghiêm minh các trường hợp vi phạm nghiêm trọng trong Pháp lệnh Hành nghề tư nhân hoặc đạo đức của ngöôì thầy thuốc. 

Xây dựng và thực hiện kế hoạch trong các lĩnh vực hoạt động của ngành về chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt tuyến xã phải có kế hoạch phù hợp với nhu cầu tại địa phương. Thường xuyên theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả hoạt động để thúc đẩy việc hoạt động theo đúng tiến độ thời gian với chất lượng và đạt hiệu quả cao. 

3. Dân số gia đình & trẻ em:

- Về công tác DS-KHHGĐ:

- Đẩy mạnh công tác truyền thông lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ qua các đợt chiến dịch và tổ chức các mô hình sức khỏe sinh sản trong độ tuổi vị thành niên, mô hình CLB gia đình không sinh con thứ 3 trở lên,... nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân số.

- Thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu hàng năm về DS-KHHGĐ. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động tại chỗ nhằm chuyển hóa nhận thức của người dân về chính sách DS-KHHGĐ chấp nhận mô hình gia đình 02 con nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đẩy mạnh mô hình đưa chính sách dân số vào quy ước, hương ước làng xã.
- Nâng cao trình độ quản lý dân số tại địa bàn dân cư, quản lý chính xác, đầy đủ biến động dân số tại địa bàn nhằm xây dựng kho dữ liệu dân số huyện hoàn chỉnh, chính xác và chặt chẽ.

- Cung cấp có chất lượng, kịp thời các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ.

- Công tác gia đình:

Xây dựng mô hình gia đình Việt Nam bình đẳng, ấm no, hạnh phúc và phát triển. Duy trì và phát triển thêm các CLB gia đình hạnh phúc. Tiếp tục củng cố và duy trì hoạt động các CLB gia đình phát triển bền vững lồng ghép các dự án tín dụng - gia đình. Xây dựng mới thêm các CLB hạnh phúc vùng tôn giáo và dân tộc. Triển khai và thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng chống bạo lực trong gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình giai đoạn 2007 - 2010. Thực hiện kế hoạch phòng chống tội phạm và buôn bán phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2007 - 2010 do UBND huyện đề ra.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn tại cộng đồng về hôn nhân gia đình. Cung cấp những kiến thức kỹ năng sống, kỹ năng làm cha, mẹ, kỹ năng ứng xử trong gia đình và ngoài xã hội, phối hợp tuyên truyền vận động hòa giải để phấn đấu giảm các vụ ly hôn, xây dựng gia đình văn hóa hạnh phúc, bình đẳng. Các hoạt động văn nghệ thể thao nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6 hàng năm.

- Công tác trẻ em:

+ Tập trung tuyên truyền phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, hạn chế thấp nhất tình trạng trẻ em (TE) bị tai nạn thương tích; triển khai và tổ chức thực hiện 100% trẻ em mới sinh ra được làm khai sinh và cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí; vận động TE từ 18 tháng tuổi đến 3 tuổi vào nhà trẻ, trẻ em từ 3 - 5 tuổi vào mẫu giáo và huy động 100% trẻ em 6 tuổi vào lớp 1; vận động quyên góp giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trẻ em bỏ học.

+ Thực hiện các biện pháp giúp đỡ trẻ em mồ côi, khuyết tật được chăm sóc bằng nhiều hình thức; phòng ngừa, ngăn chặn, giảm dần tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật, bị xâm hại, tuyên truyền, giáo dục, vận động phòng chống và giảm tối thiểu tai nạn cho trẻ em trong cộng đồng đặc biệt là trẻ em bị chết đuối, tai nạn giao thông. Tuyên truyền giáo dục, ngăn ngừa tình trạng trẻ em sử dụng ma túy, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng.

+ Quản lý số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, triển khai các hoạt động kịp thời chăm sóc giúp đỡ. Theo dõi và giúp đỡ kịp thời những trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

+ Tăng cường công tác tư vấn, tuyên truyền kiến thức kỹ năng, kinh nghiệm bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em. Vận động toàn dân tham gia với những việc làm thiết thực, cụ thể nhằm tăng cường chăm sóc và thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em, chăm lo cho các em được có điều kiện vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa tinh thần lành mạnh.
+ Triển khai và thực hiện có hiệu quả các mô hình dự án về trẻ em như: Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010 theo Quyết định 19/2004/QĐ-TTg; mô hình xã, ấp, khu phố phù hợp với trẻ em. Hàng năm tổ chức thực hiện tháng hành động vì trẻ em.

+ Triển khai vận động thu và sử dụng hiệu quả quỹ Bảo trợ trẻ em để có điều kiện chăm sóc kịp thời cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất là các trẻ em dưới 15 tuổi mắc bệnh tim.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ chương trình hành động của huyện, Thủ trưởng các cơ quan: Phòng VHTT-TT, phòng Y tế, Ủy ban Dân số Gia đình & Trẻ em huyện xây dựng chương trình cụ thể của đơn vị mình, triển khai chương trình đến từng cán bộ - công nhân viên trong đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết để phối hợp thực hiện đạt hiệu quả.

Các tổ chức đoàn thể bám sát chương trình hành động phối hợp triển khai và vận động CBCC, đoàn viên thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao.

Hàng tháng, quý có đánh giá những việc đã làm được, những tồn tại, yếu kém để tìm ra biện pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010 Nghị quyết đại hội Đảng bộ đã đề ra các cơ quan liên quan và từng cán bộ, CNVC phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc thực hiện, hoàn thành chương trình đã đề ra./.
                                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                                        Nguyễn Hồng Minh



























